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A-  Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

 Nêu được cấu tạo của virut

Nêu được các giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào vật chủ?

Lấy ví dụ các loại miễn dịch.

2. Kĩ năng:

-     Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức

-     Vận dụng kiến thức về sinh trưởng ứng dụng vào trong thực tiễn.
B. Nội dung bài học

I/ Khái niệm VIRUT.

VR là thực thể chưa có cấu tạo TB, có kích thước siêu nhỏ (đo bằng nanomet) và có cấu tạo đơn giản, chỉ gồm 1 loại axit nuclêic đc bao bọc bởi vỏ prôtêin. Kí sinh nội bào bắt buộc.

1. Cấu tạo.

Gồm 2 TP cb:

- Lõi axit nuclêic (bộ gen): ADN hoặc ARN, chuỗi đơn hay chuỗi kép.

- Vỏ prôtêin (capsit) bao bọc bên ngoài, nó đc cấu tạo từ các đơn vị prôtêin là capsôme.

 Một số VR còn có thêm vỏ ngoài (là lớp Lipit kép & prôtêin, trên mặt vỏ có các gai glicôprôtêin làm nhiệm vụ kháng nguyên giúp VR bám trên bề mặt TB). VR không có vỏ ngoài gọi là VR trần.

VR hoàn chỉnh gọi là virion

2. Hình thái.

VR có cấu tạo TB, nên mỗi VR thường đc gọi là hạt. Gồm 3 loại cấu trúc: Xoắn, khối & hỗn hợp.

- Cấu trúc xoắn: capsôme sắp xếp theo chiều xoắn của axit nuclêic làm cho VR có hình que, sợi (VR khảm thuốc lá, bệnh dại), hình cầu ( sởi, quai bị, cúm).

- Cấu trúc khối: capsôme sắp xếp theo hình khối đa diện 20 mặt tam giác đều (VR bại liệt)

- Cấu trúc hỗn hợp: phagơ kí sinh ở vi khuẩn hay còn gọi là thể ăn khuẩn. Có cấu trúc giống con nòng nọc. Đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gần với đuôi có cấu trúc xoắn.
II/ Chu trình nhân lên của Virut ( Chu trình sinh tan).

1. Sự hấp phụ: VR bám 1 cách đặc hiệu lên thụ thể bề mặt TB, nếu không đặc hiệu VR không bám vào đc.

2. Xâm nhập: 

- Đối với phagơ: enzim lizôzim phá huỷ thành TB để bơm axit nuclêic vào TBC, vỏ nằm bên ngoài.

- Đối với VR ĐV: đưa cả nuclêôcapsit vào TBC, sau đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêic.

3. Sinh tổng hợp: VR thực hiện quá trình tổng hợp axit nuclêic & prôtêin. Nguồn nguyên liệu & enzim do TB chủ cung cấp.

4. Lắp ráp: Lắp ráp axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo thành VR hoàn chỉnh.

5. Phóng thích: VR phá vỡ TB để ồ ạt chui ra ngoài.

III. Bệnh truyền nhiễm:

1. Những vấn đề chung về bệnh truyền nhiễm:

a) Khái niệm:

-Bệnh truyền nhiễm là bệnh  do VSV gây ra, có khả năng lây lan từ cá thể này sang cá thể khác.

b) Tác nhân gây bệnh:

Tác nhân gây bệnh: VK, nấm, VR,…

c) ĐK gây bệnh:

  +Độc lực

  +Số lượng đủ lớn

  +Con đường xâm nhập thích hợp

2. Các phương thức lây truyền và phòng tránh:

	Tên bệnh
	VSV gây bệnh
	Phương thức lây truyền
	Cách phòng tránh

	Tả, lị
	Vi khuẩn
	Qua ăn uống (tiêu hoá)
	Vệ sinh ăn uống

	HIV/AIDS
	VR HIV
	3 cách: qua máu; quan hệ tình dục; mẹ sang con
	An toàn trong truyền máu và tình dục

	Cúm
	VR cúm
	Hô hấp
	Cách li nguồn bệnh

	Lao
	Vi khuẩn lao
	Hô hấp
	Cách li bệnh

Vệ sinh môi trường


IV. Miễn dịch:

1. Khái niệm:

Miễn dịch là khả năng tự bảo vệ đặc biệt của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh khi chúng xâm 

nhập vào cơ thể.

2. Các loại miễn dịch:

	
	Miễn dịch không đặc hiệu
	Miễn dịch  đặc hiệu

	Điều kiện để có miễn dịch
	Là loại miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh, không đòi hỏi phải có tiếp xúc với kháng nguyên.
	Xảy ra khi có kháng nguyên xâm nhập

	Cơ chế tác động
	-Ngăn cản không cho VSV xâm nhập vào cơ thể (da, niêm mạc, nhung mao đường hô hấp, nước mắt,…)

-Tiêu diệt các VSV xâm nhập (thực bào, tiết dịch phá huỷ)
	-Hình thành kháng thể làm kháng nguyên không hoạt động được.

-Tế bào T độc tiết prôtêin độc làm tan tế bào nhiễm, khiến VR không hoạt động được

	Tính đặc hiệu
	Không có tính đặc hiệu
	Có tính đặc hiệu

	
	Miễn dịch  thể dịch
	Miễn dịch  tế bào

	Phương thức miễn dịch
	Cơ thể sản xuất ra kháng thể đặc hiệu
	Có sự tham gia của các tế bào T độc

	Cơ chế tác động
	Kháng nguyên phản ứng đặc hiệu với kháng thể 
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 kháng nguyên không hoạt động được
	Tế bào T độc tiết prôtêin độc làm tan tế bào nhiễm khiến VR không nhân lên được.


C. CÂU HỎI BÀI TẬP

Câu 1: Nêu cấu trúc của virut? 

Câu 2: Nêu các giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào vật chủ?

Câu 3: Lấy ví dụ miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu?
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